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mở đầu 
 

1. Tính cấp thiết của Đề tài 

Nợ tồn đọng trong các DNNN được Chính phủ quan tâm và có những chính 

sách nhằm tháo gỡ từ rất sớm. Ngày 09 tháng 01 năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã có Quyết định số 104/QĐ- HĐBT về việc 

xử lý, thanh toán nợ giai đoạn I; tiếp theo là Quyết định số 277/QĐ-HĐBT ngày 

29/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xử lý, thanh toán nợ giai đoạn II. Sau 

nhiều chính sách tháo gỡ của Nhà nước và giải pháp của bản thân các doanh nghiệp, 

tình trạng nợ tồn đọng trong các doanh nghiệp đã có sự cải thiện nhất định. Tuy 

nhiên, kể từ khi kết thúc xử lý nợ giai đoạn II đến nay, nợ tồn đọng trong các doanh 

nghiệp xây dựng vẫn có xu hướng ngày một gia tăng. Trong đó, tình trạng nợ tồn 

đọng vốn đầu tư dẫn đến nhà thầu chính nợ nhà thầu phụ; doanh nghiệp nợ thuế Nhà 

nước, nợ tiền vay ngân hàng và các tổ chức tài chính, nợ các đơn vị cung cấp vật tư, 

thiết bị, nợ tiền lương công nhân... Nợ tồn đọng làm cho tình hình tài chính của các 

doanh nghiệp thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gây 

ách tắc, bất ổn về tài chính cho nền kinh tế. Xử lý nợ tồn đọng là một thách thức đối 

với Nhà nước và các doanh nghiệp xây dựng. Trong bối cảnh đó, việc tìm hiểu, phân 

tích thực trạng để đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm xử lý nợ tồn đọng trong các 

DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng là một nhu cầu cấp thiết. 

Từ những đòi hỏi của lý luận và thực tiễn nên tác giả chọn Đề tài “Nợ tồn 

đọng trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam” 

để nghiên cứu. 

2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu 

Những công trình nghiên cứu về nợ tồn đọng trong DNNN nói chung, trong 

DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng nói riêng không nhiều và phạm vi, mức độ nghiên 

cứu cũng rất khác nhau. Một số công trình tiêu biểu, đó là: Cục Tài chính doanh 

nghiệp thuộc Bộ Tài chính với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (2001), “Thành lập 

Công ty mua bán nợ, tài sản và tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước” và 

Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - DATC (2005) với đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng cơ chế mua bán và xử lý nợ tồn đọng thúc đẩy 

cải cách DNNN và Ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam”.  
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Những công trình trên đây, ở các mức độ và góc độ khác nhau đã tiếp cận và đề 

xuất những giải pháp xử lý nợ tồn đọng trong doanh nghiệp nói chung, DNNN nói 

riêng. Nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng có những đặc thù, khác biệt 

với nợ tại các doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh khác cả về quá trình hình 

thành, quy mô và giải pháp xử lý nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu sâu cả về 

lý luận và thực tiễn nên cũng chưa có giải pháp riêng biệt cho việc xử lý đối với loại 

nợ này. Đây sẽ là những vấn đề mà Luận án tập trung nghiên cứu. 

3. Mục đích nghiên cứu của Luận án 

Hệ thống, khái quát và luận giải để làm rõ hơn những vấn đề lý luận chủ yếu 

về nợ và nợ tồn đọng trong doanh nghiệp; trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm xử lý 

nợ tồn đọng của một số quốc gia trên thế giới, rút ra những bài học phù hợp với Việt 

Nam; đánh giá thực trạng nợ tồn đọng và việc xử lý nợ tồn đọng trong các DNNN 

thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam trong thời gian qua và phân tích để tìm ra 

nguyên nhân phát sinh nợ tồn đọng; đánh giá kết quả việc xử lý nợ tồn đọng, chỉ ra 

những hạn chế và nguyên nhân của những hạn; đề xuất phương hướng và giải pháp 

xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam; 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về nợ tồn đọng và xử lý nợ tồn đọng 

trong các DNNN ở Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nợ tồn đọng và xử lý nợ tồn đọng 

trong các DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu đối tượng trên, Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật 

biện chứng cùng với việc kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so 

sánh, các phương pháp của toán học và nghiệp vụ kế toán. Ngoài ra, tác giả còn sử 

dụng các kết quả nghiên cứu, rút ra từ các công trình nghiên cứu khoa học của các 

học giả trong và ngoài nước. 

6. Những đóng góp của Luận án 

- Hệ thống và luận giải rõ những vấn đề lý luận chủ yếu về nợ và nợ tồn đọng 

trong doanh nghiệp; 

- Rút ra những bài học hữu ích về xử lý nợ tồn đọng cho Việt Nam từ việc 

nghiên cứu kinh nghiệm xử lý nợ tồn đọng của một số quốc gia trên thế giới. 
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- Đánh giá, nhận xét tổng quan về DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng cả về hiện 

tại và xu thế phát triển; làm rõ thực trạng nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực 

xây dựng và nguyên nhân hình thành nợ tồn đọng; đánh giá những kết quả đạt được, 

hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc xử lý nợ tồn đọng. 

- Đề xuất hệ thống giải pháp xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực 

xây dựng, bao gồm: Nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp, nhóm giải pháp đối với 

Nhà nước và những giải pháp có tính chất điều kiện để thực hiện xử lý nợ tồn đọng  

trong doanh nghiệp. 

7. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung của Luận án 

gồm 3 chương:  

 

Chương 1 

Những vấn đề lý luận chung về nợ tồn đọng  
và xử lý nợ tồn đọng trong doanh nghiệp 

 

1.1. Nợ và phân loại nợ trong doanh nghiệp 

1.1.1. Sự hình thành và tính tất yếu của nợ trong doanh nghiệp 

Trong quá trình kinh doanh, sự chuyển dịch các luồng giá trị - tiền tệ giữa 

doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế và trong nội bộ doanh nghiệp hợp 

thành các quan hệ tài chính doanh nghiệp mà những quan hệ chủ yếu, bao gồm: 

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước; Quan hệ tài chính giữa doanh 

nghiệp với các tổ chức kinh tế - xã hội; Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh 

nghiệp; Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế mở cửa, quan hệ tài chính của doanh nghiệp không chỉ bó hẹp 

trong một quốc gia mà còn mở rộng ra ngoài biên giới lãnh thổ của mỗi quốc gia. Sự 

dịch chuyển giá trị thông qua quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể 

kinh tế - xã hội trong nước và chủ thể ngoài nước nêu trên làm hình thành nên 

những khoản phải thu và những khoản phải trả. Thực chất, đó là các quyền và nghĩa 

vụ tài chính của doanh nghiệp được hình thành từ các quan hệ tài chính, bao gồm 

quyền đối với khoản phải thu và nghĩa vụ đối với khoản phải trả, hay nói cách khác, 

đó là nợ trong doanh nghiệp. 

 Vậy, nợ trong doanh nghiệp được hiểu là các khoản phải thu, phải trả phát 
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sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp được thanh toán hoặc 

phải thanh toán. 

1.1.2. Phân loại nợ trong doanh nghiệp 

1.1.2.1. Phân loại theo tính chất của nợ 

* Nợ phải thu: Là phần vốn của doanh nghiệp đang bị các tổ chức, cá nhân 

trong hoặc ngoài doanh nghiệp sử dụng dưới dạng chiếm dụng, tín dụng thương mại 

hoặc cho vay mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm thu hồi về.  

* Nợ phải trả: Là khoản vốn không thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhưng 

doanh nghiệp đang chiếm dụng, quản lý và sử dụng nó như một nguồn vốn hình 

thành nên tài sản trong quá trình kinh doanh của mình mà doanh nghiệp có nghĩa vụ 

phải hoàn trả cho chủ nợ. Nợ phải trả là một bộ phận trong cơ cấu nguồn vốn kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

1.1.2.2. Phân loại theo thời hạn vay nợ (thời hạn cam kết hoàn trả)   

* Nợ ngắn hạn: Là những khoản nợ có thời hạn hoàn trả dưới một năm.  

* Nợ dài hạn: Là những khoản nợ có thời hạn hoàn trả từ một năm trở lên.  

1.1.2.3. Phân loại theo tính chất của sự hình thành nợ 

* Nợ chủ động: Được hiểu là những khoản nợ phải thu và nợ phải trả phát 

sinh nằm trong kế hoạch, trong ý định của doanh nghiệp.  

* Nợ bị động: Là những khoản nợ phát sinh không nằm trong kế hoạch của 

doanh nghiệp và thường do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của 

doanh nghiệp.  

1.1.2.4. Căn cứ vào yêu cầu bảo đảm đối với khoản nợ 

* Nợ có  bảo đảm: Là khoản nợ mà trước khi hình thành, chủ nợ áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi các khoản nợ 

khi đến hạn thanh toán.  

* Nợ không có bảo đảm: Là những khoản nợ mà chủ nợ không áp dụng bất 

cứ hình thức bảo đảm nào đối với khách nợ.  

1.1.2.5. Phân loại theo tính pháp lý của nợ 

* Nợ có tính pháp lý: Là khoản nợ mà trước khi hình thành, chủ nợ và khách 

nợ đã thỏa thuận với nhau về giá trị khoản nợ, thời hạn và phương thức hoàn trả. 

Những cam kết đó thường là bằng văn bản, như: Khế ước, hợp đồng v.v...  

* Nợ không có tính pháp lý: Là khoản nợ được hình thành mà không được sự 



 
 
 

5 

thống nhất giữa chủ nợ và khách nợ.  

1.1.2.6. Phân loại theo thời hạn thanh toán  

* Nợ trong thời hạn thanh toán (nợ trong hạn): Là những khoản nợ phải thu 

và nợ phải trả trong thời hạn cam kết thanh toán giữa doanh nghiệp với chủ thể khác.  

* Nợ đến hạn thanh toán (nợ tới hạn): Là khoản nợ đã đến thời điểm khách 

nợ phải trả cho chủ nợ theo đúng cam kết mà hai bên đã thỏa thuận với nhau.  

* Nợ quá hạn thanh toán (nợ quá hạn): Là khoản nợ mà sau thời hạn thanh 

toán theo cam kết, khách nợ chưa hoặc không trả được cho chủ nợ.   

1.2. Nợ tồn đọng và vấn đề xử lý nợ tồn đọng trong doanh nghiệp 

1.2.1.  Nợ tồn đọng trong doanh nghiệp 

1.2.1.1. Khái niệm nợ tồn đọng trong doanh nghiệp 

Theo nghĩa rộng, nợ tồn đọng trong doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các 

khoản nợ quá hạn thanh toán mà khách nợ chưa hoàn trả cho chủ nợ; còn theo nghĩa 

hẹp, nợ tồn đọng chỉ bao gồm số nợ quá hạn mà khách nợ chưa thanh toán mặc dù 

chủ nợ đã áp dụng một số biện pháp nhất định để thu hồi nợ. Có thể chỉ ra một số 

đặc điểm cơ bản của nợ tồn đọng như sau: Một là, đã quá thời hạn thanh toán; hai 

là, khả năng thu hồi khó khăn; và ba là, tiềm ẩn nguy cơ tái phát sinh. 

Như vậy, có thể rút ra khái niệm về nợ tồn đọng trong doanh nghiệp như sau: 

Nợ tồn đọng trong doanh nghiệp là những khoản nợ quá hạn thanh toán mà chủ nợ 

chưa thu hồi được sau khi đã tiến hành những biện pháp nhất định để  thúc đẩy quá 

trình thu hồi nợ.     

1.2.1.2. Phân loại nợ tồn đọng trong doanh nghiệp 

a) Nợ phải thu tồn đọng 

- Xét khả năng thu hồi các khoản nợ này, nợ phải thu tồn đọng có thể phân 

loại thành nợ phải thu tồn đọng có khả năng thu hồi và nợ phải thu tồn đọng không 

có khả năng thu hồi. 

- Xét ở sự đảm bảo bằng tài sản của khoản nợ phải thu tồn đọng thì có thể 

phân loại thành nợ phải thu tồn đọng có tài sản đảm bảo và nợ phải thu tồn đọng 

không có tài sản đảm bảo.  

- Xét sự liên quan của khoản nợ phải thu tồn đọng của doanh nghiệp đối với 

NSNN thì có thể phân chia thành nợ phải thu tồn đọng có liên quan đến NSNN và 

nợ phải thu tồn đọng không liên quan đến NSNN. 
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b) Nợ phải trả tồn đọng  

Thứ nhất, nợ phải trả tồn đọng đối với NSNN.  

Thứ hai, nợ phải trả tồn đọng đối với các Quỹ chuyên dùng, bao gồm Quỹ 

Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ thất nghiệp.  

Thứ ba, nợ phải trả tồn đọng đối với ngân hàng thương mại, các tổ chức tín 

dụng khác.  

Thứ tư, nợ phải trả tồn đọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. 

1.2.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến nợ tồn đọng trong doanh nghiệp 

a) Những nhân tố ảnh hưởng đến nợ phải thu tồn đọng 

* Nhân tố chủ quan 

- Do những quyết định sai lầm trong kinh doanh của doanh nghiệp 

- Do năng lực tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hạn chế 

* Nhân tố khách quan 

- Những nhân tố thuộc về cơ chế chính sách và pháp luật kinh tế của Nhà nước. 

- Do những tác động của bất khả kháng hoặc tác động từ bên ngoài quốc gia, 

lãnh thổ.  

- Những nhân tố thuộc về khách nợ. 

b) Nhân tố ảnh hưởng đến nợ phải trả tồn đọng 

* Nhóm nhân tố chủ quan 

- Do mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh vượt quá khả năng tài chính và 

năng lực quản lý của doanh nghiệp. 

- Do doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác kế hoạch hóa và 

quản trị vốn bằng tiền. 

- ý thức chấp hành kỷ luật thanh toán của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, một nhân tố làm hình thành nợ phải trả tồn đọng nữa đó là, tâm lý ỷ 

lại của DNNN trong việc thanh toán nợ phải trả đối với chủ nợ là Nhà nước. 

* Nhóm nhân tố khách quan 

- Nhân tố bất khả kháng và tác động từ bên ngoài quốc gia, lãnh thổ.   

- Nhân tố thuộc về đặc điểm sở hữu vốn của doanh nghiệp. 

- Do đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ngành kinh doanh chi phối 

- Nhân tố thuộc về cơ chế chính sách quản lý  kinh tế vĩ mô của nhà nước. 
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1.2.1.4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ngành xây dựng với sự hình thành nợ 

tồn đọng và xử lý nợ tồn đọng trong doanh nghiệp xây dựng 

Thường những đặc thù sau có ảnh hưởng nhiều tới việc phát sinh nợ vốn đầu 

tư giữa chủ nợ là chủ đầu tư và khách nợ là doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu): Thứ 

nhất, về quá trình hình thành sản phẩm xây dựng; thứ hai, về xác định giá bán sản 

phẩm xây lắp; thứ ba, về quy trình quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; thứ tư, về 

tạm ứng vốn đầu tư; thứ năm, về thanh toán vốn đầu tư: Thứ sáu, về quyết toán vốn 

đầu tư hoàn thành: thứ bảy, nợ phải thu trong doanh nghiệp xây dựng chủ yếu là nợ 

không có tài sản đảm bảo.  

1.2.2. ảnh hưởng của nợ tồn đọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, đến nền kinh tế và tính tất yếu phải xử lý nợ tồn đọng 

1.2.2.1. ảnh hưởng đối với doanh nghiệp 

a) ảnh hưởng của nợ phải thu tồn đọng 

- Làm suy giảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

- Làm tăng chi phí và giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh.  

- Làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận 

- ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động và khả năng thu hút 

nguồn nhân lực.  

b) ảnh hưởng của nợ phải trả tồn đọng. 

- Hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn mới.  

- Làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn nguồn kinh doanh.  

- ảnh hưởng đến thu nhập trên vốn chủ sở hữu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

- ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.  

1.2.2.2. ảnh hưởng đối với nền kinh tế 

- ảnh hưởng đến cân đối vĩ mô nền kinh tế.  

- Sự chu chuyển vốn trong nền kinh tế bị ách tắc.  

- Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại, nguy cơ khủng hoảng tài chính 

có thể xảy ra.  

1.2.2.3. Tính tất yếu phải xử lý nợ tồn đọng 

Thứ nhất,  đó là yêu cầu rất cần thiết đối với bản thân doanh nghiệp.  
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Thứ hai, nhằm góp phần lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia 

1.2.3. Mô hình và công cụ xử lý nợ tồn đọng 

1.2.3.1. Mô hình xử lý nợ tồn đọng 

Hai mô hình xử lý nợ được áp dụng phổ biến trên thế giới đó là mô hình xử lý 

tập trung và mô hình xử lý phi tập trung. Ngoài ra, mô hình xử lý nợ hỗn hợp cũng 

được một số quốc gia áp dụng và mang lại hiệu quả nhất định.  

a) Mô hình xử lý tập trung (Centralized Model) 

Mô hình xử lý nợ tập trung là mô hình trong đó, nhà nước đóng vai trò chính 

trong quá trình xử lý nợ bằng việc thành lập ra tổ chức xử lý nợ quốc gia (thông 

thường là công ty xử lý nợ quốc gia đặt dưới sự điều hành chung của một số cơ quan 

được Nhà nước giao nhiệm vụ).  

b) Mô hình xử lý phi tập trung (Decentralized Model) 

Mô hình xử lý phi tập trung là mô hình xử lý nợ trong đó, thay vì xử lý nợ qua 

tổ chức xử lý nợ quốc gia, việc xử lý nợ được thực hiện thông qua các tổ chức xử lý 

nợ do các ngân hàng thành lập hoặc qua các công ty xử lý nợ tư nhân. Lẽ đương 

nhiên các công ty này hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận.  

c) Mô hình xử lý  hỗn hợp (Combined Model) 

Đây là mô hình xử lý nợ bao gồm cả tổ chức xử lý nợ quốc gia do nhà nước 

thành lập và các tổ chức xử lý nợ do ngân hàng và do tư nhân thành lập. Mô hình 

này áp dụng đối với các nền kinh tế mà thị trường mua bán nợ chưa phát triển, nợ 

trong nền kinh tế nhiều, đa dạng bao gồm cả nợ phải thu của ngân hàng, các tổ chức 

tài chính và nợ phải thu của doanh nghiệp. 

1.2.3.2. Công cụ xử lý nợ tồn đọng 

a) Công ty xử lý nợ quốc gia 

Công ty xử lý nợ quốc gia là tổ chức xử lý nợ chuyên biệt do Chính phủ thành lập 

và chi phối. Công ty xử lý nợ quốc gia thường là tổ chức chính trị xã hội và phi lợi nhuận.  

b) Các tổ chức dịch vụ thu hồi nợ 

Tổ chức dịch vụ thu hồi nợ thông thường đó là các công ty tư nhân hoặc công 

ty cổ phần mà mục tiêu hoạt động là vì lợi nhuận.  

c) Cơ quan chỉ đạo xử lý nợ quốc gia 

Cơ quan chỉ đạo xử lý nợ quốc gia có thể là một cơ quan độc lập, được thành 

lập và trực thuộc Chính phủ, cũng có thể là một cơ quan được thành lập trên cơ sở sự 
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phối hợp của một số tổ chức công như: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính...  

d) Quỹ hỗ trợ xử lý nợ quốc gia 

Quỹ hỗ trợ xử lý nợ quốc gia có chức năng bơm vốn cho các định chế tài 

chính, cho công ty xử lý nợ quốc gia nhằm tăng cường tài chính, tín dụng cho việc 

phục hồi kinh tế và xử lý nợ; hỗ trợ vốn cho việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo 

phương án tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và các định chế tài chính của Chính phủ.  

e) Một số cơ quan liên quan 

Ngoài ra, tuỳ thuộc vào mô hình kinh tế của mỗi nước mà sự góp phần của 

các cơ quan liên quan trong việc xử lý nợ tồn đọng cũng mang lại hiệu quả nhất định.  

1.2.4. Các phương thức cơ bản để xử lý nợ tồn đọng 

1.2.4.1.  Các phương thức xử lý nợ phải thu tồn đọng 

a) Bán nợ: Là biện pháp xử lý nợ mà chủ nợ bán khoản nợ phải thu cho những 

tổ chức mua bán nợ.  

b) Thu hồi nợ thông qua dịch vụ đòi nợ: Dịch vụ đòi nợ có thể hiểu là việc thực 

hiện các hoạt động theo uỷ quyền của chủ nợ nhằm giúp cho chủ nợ thu hồi được nợ.  

c) Thu hồi nợ thông qua cơ quan pháp luật: Thông thường, đòi nợ bằng biện 

pháp pháp lý với việc kiện ra tòa án được thực hiện đối với khách hàng dây dưa, cố 

tình chây ú, hoặc đối với những khoản nợ phải thu có tranh chấp - đó là hành động 

hợp pháp thông qua việc sử dụng toà án để thu hồi nợ.  

d) Tự thu hồi nợ: Doanh nghiệp tự thu hồi nợ thông qua các biện pháp quản 

trị nợ truyền thống, như: Bàn bạc với khách nợ để dàn xếp nợ, đàm phán nợ, đòi nợ 

với việc đưa ra những điều khoản thay thế…  

1.2.4.2.  Các giải pháp xử lý nợ phải trả tồn đọng 

a) Chứng khoán hóa: Là việc chuyển hóa các khoản nợ mà doanh nghiệp vay 

của các tổ chức tín dụng thành các hàng hóa có thể mua bán được trên thị trường 

chứng khoán.  

b) Gia hạn nợ: Là việc chủ nợ cho khách nợ được kéo dài thời hạn hoàn trả 

khi khoản nợ đã đáo hạn thanh toán nhằm tạo điều kiện cho khách nợ có thêm thời 

gian thu hồi đủ tiền để hoàn trả cho chủ nợ mà không phải trả lãi suất ở mức cao 

hơn mức lãi suất đã thoả thuận, hoặc mức lãi suất cao hơn nhưng vẫn thấp hơn mức 

lãi suất vay quá hạn mà chủ nợ đang áp dụng.  

c) Đảo nợ: Khác với gia hạn nợ, đảo nợ là việc chủ nợ cho khách nợ vay một 



 
 
 

10 

món nợ mới đủ để hoàn trả vốn và lãi cho món nợ cũ khi món nợ cũ đã đáo hạn 

thanh toán.  

d) Cho doanh nghiệp vay tiếp để khắc phục nợ cũ: Đây là giải pháp mà chủ 

nợ tiếp tục cho khách nợ vay thêm một khoản nợ mới để khách nợ có thêm vốn tiếp 

tục đưa vào kinh doanh mặc dù khoản nợ cũ đã đến hạn thanh toán hoặc quá hạn 

thanh toán, đồng thời khoản nợ cũ được chủ nợ gia hạn thanh toán.  

e) Chuyển đổi từ nợ vay thành vốn góp: Việc chuyển đổi nợ vay thành vốn 

góp là một hình thức đầu tư của chủ nợ. Từ việc cho vay để thu được một khoản lãi 

cố định hàng năm, chủ nợ quyết định chuyển từ vốn cho vay thành vốn đầu tư để 

hàng năm thu cổ tức.  

f) Khoanh nợ: Là biện pháp xử lý nợ thường được ngân hàng thương mại nhà 

nước áp dụng thông qua cơ chế xử lý nợ gián tiếp của Nhà nước đối với các khoản 

nợ quá hạn của doanh nghiệp nhà nước trong một số quốc gia mà nền kinh tế nhà 

nước giữ vai trò chủ đạo.  

g) Xoá nợ: Biện pháp xoá nợ thường được áp dụng dựa vào một cơ chế nhất 

định do nhà nước điều hành. Chủ nợ thường là ngân hàng thương mại hoặc tổ chức 

tài chính nhà nước, còn doanh nghiệp vay nợ là các doanh nghiệp nhà nước được 

ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tài chính cho vay để thực hiện nhiệm vụ do 

nhà nước giao.  

h) Phát mại tài sản thế chấp: Đây là giải pháp mà ngân hàng thường áp dụng 

cho các khoản nợ có tài sản đảm bảo. Các hình thức phát mại chủ yếu, gồm: Tự bán 

công khai trên thị trường, bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá, bán cho công ty 

mua bán nợ và tài sản tồn đọng của dóanh nghiệp... 

i) Tổ chức, cơ cấu lại các doanh nghiệp vay nợ:  Việc tổ chức, cơ cấu lại 

doanh nghiệp vay nợ được thực hiện thông qua việc sáp nhập, hợp nhất doanh 

nghiệp vay nợ với doanh nghiệp khác nhằm tạo ra khả năng kinh doanh, khả năng 

cạnh tranh và khả năng tài chính tốt hơn, giúp doanh nghiệp vay nợ có điều kiện 

phát triển, có nguồn thu để trả nợ. 

k) Phá sản doanh nghiệp: Khi tình hình tài chính của doanh nghiệp lâm vào 

tình trạng trầm trọng, tổng các khoản nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản tức là doanh 

nghiệp mất khả năng thanh toán. Phương án giải quyết tối ưu trong trường hợp này 

là phá sản doanh nghiệp.  

l) Các biện pháp tự thân của doanh nghiệp: Với tư cách là chủ nợ, doanh 



 
 
 

11 

nghiệp phải chủ động có những biện pháp bằng chính nội lực của bản thân doanh 

nghiệp. Trước hết, doanh nghiệp phải có nỗ lực trả nợ, tiếp theo, phải chủ động đàm 

phán với chủ nợ để tìm ra biện pháp xử lý thích hợp như đảo nợ, gia hạn nợ, hoán 

đổi nợ… và cao hơn nữa là doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để có nguồn trả nợ. 

1.2.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến xử lý nợ tồn đọng trong doanh nghiệp 

1.2.5.1. Nhân tố chủ quan của bản thân doanh nghiệp 

Thứ nhất, khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

Thứ hai, sự nỗ lực và quyết tâm của DN trong việc xử lý nợ tồn đọng. 

Thứ ba, năng lực của đội ngũ cán bộ thực thi công việc xử lý nợ tồn đọng. 

1.2.5.2. Nhân tố khách quan 

Thứ nhất, tính đồng bộ và thống nhất của môi trường pháp lý cho việc xử lý 

nợ tồn đọng trong doanh nghiệp. 

Thứ hai, bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước 

1.3. Kinh nghiệm xử lý nợ tồn đọng trong doanh nghiệp của 

một số quốc gia và bài  học đối với Việt Nam 

1.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia 

Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của bốn quốc gia, gồm: Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan. Ngoài ra, Luận án còn nghiên cứu mô hình xử lý 

nợ của một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Hungary, Ba Lan. 

1.3.2. Bài học đối với việt nam về xử lý nợ tồn đọng trong dN  

Qua nghiên cứu kinh nghiệm xử lý nợ tồn đọng của một số quốc gia nêu trên, 

Luận án rút ra những bài học hữu ích cho Việt Nam trong việc đề xuất các giải pháp 

xử lý nợ, gồm: 

Một là, lựa chọn mô hình xử lý nợ phù hợp 

Hai là, không ngừng hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc xử lý nợ 

Ba là, sử dụng công cụ xử lý nợ phù hợp - các tổ chức xử lý nợ chuyên biệt 

Bốn là, nâng cao chất lượng quản trị nợ trong doanh nghiệp 

Năm là, xử lý nợ đi đôi với tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp 

Sáu là, hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ 

Tóm lại, những lý luận cơ bản về nợ tồn đọng; phân loại nợ tồn đọng; những 
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nhân tố ảnh hưởng đến nợ và ảnh hưởng của nợ đến nền kinh tế và doanh nghiệp; 

các công cụ, phương thức xử lý nợ tồn đọng; những nhân tố ảnh hưởng đến công tác 

xử lý nợ tồn đọng cùng với những bài học từ kinh nghiệm xử lý nợ của một số quốc 

gia trong khu vực và quốc tế sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng nợ và nợ 

tồn đọng của các DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam. Đồng thời, những lý 

luận đó sẽ là nền tảng cho việc đánh giá phân tích những kết quả xử lý nợ tồn đọng 

trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng trong những năm qua ở chương 2 sau đây.  

 

Chương 2 

Thực trạng nợ tồn đọng và việc xử lý nợ tồn đọng 
trong các dNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam  

 
2.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các dNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam trong thời gian qua 

      2.1.1. Về quy mô và sự phát triển 

Cũng như những DNNN khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 12 đơn vị 

được nghiên cứu có sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô tài sản, nguồn vốn và 

doanh thu. So sánh bình quân một doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/1999 và 

31/12/2007 ta thấy: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tăng 5,26 lần (3.276.167 

triệu đồng/622.332 triệu đồng); Tài sản cố định và đầu tư dài hạn tăng 6,71 lần 

(1.651.883 triệu đồng/246.020 triệu đồng); Tổng tài sản tăng 5,68 lần (4.928.050 

triệu đồng/868.142 triệu đồng); Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 2,12 lần (368.567 triệu 

đồng/173.492 triệu đồng); Doanh thu bình quân tăng 3,18 lần (3.084.619 triệu 

đồng/808.228 triệu đồng). 

2.1.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Trong 12 đơn vị được kiểm toán năm 1999 có 01 doanh nghiệp kết quả sản 

xuất kinh doanh bị thua lỗ, chiếm 8,33% trong tổng số. Các đơn vị còn lại kết quả 

sản xuất kinh doanh có lãi nhưng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp đều ở mức thấp. 11/12 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

vốn chủ sở hữu tương đối thấp (nhỏ hơn 17%). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn 

chủ sở hữu bình quân một doanh nghiệp đạt 8,9%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên 

doanh thu bình quân một doanh nghiệp đạt 2,64%. Một số doanh nghiệp đã xuất 

hiện lỗ luỹ kế chưa được xử lý.  

Kết quả kiểm toán năm 2007 cho thấy, so với năm 1999, 12 doanh nghiệp  
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này đều có sự tăng trưởng về quy mô tài sản, vốn và đặc biệt, doanh thu của cả 12 

doanh nghiệp đều có tốc độ tăng rất nhanh. Đến 31/12/2007, trong số 12 doanh 

nghiệp được chọn để nghiên cứu thì có tới 7 doanh nghiệp (chiếm 58,33%) mất vốn 

đầu tư của chủ sở hữu do thua lỗ. Bình quân 1 doanh nghiệp bị lỗ lũy kế 48.126  

triệu đồng. Cũng có nghĩa là bình quân mỗi doanh nghiệp bị mất vốn đầu tư của chủ 

sở hữu là 48.126 triệu đồng.  

2.1.3. Khả năng thanh toán 

- Tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu trên tổng số nợ phải trả của các DNNN thuộc lĩnh 

vực xây dựng đã giảm tới mức đáng báo động, cụ thể, tỷ lệ này năm 2003 của các 

doanh nghiệp ngành xây dựng bình quân 37%, đến năm 2007, đối với khối các 

DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng là 8,21%, trong đó nợ ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng chiếm một tỷ lệ lớn, chiếm 37,7% tổng số nợ phải trả. 

- Tại 31/12/2007, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát, đều còn khả năng 

trả nợ bằng tài sản của mình với chỉ số “tổng tài sản trên nợ phải trả” lớn hơn 1. Tuy 

nhiên, xem xét tỷ trọng giữa nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cho thấy, phần lớn 

các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn chủ sở hữu so với nợ phải trả lớn hơn 18% đều là 

các doanh nghiệp không vay ngân hàng hoặc số nợ vay ngân hàng rất nhỏ. Số lượng 

các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn chủ sở hữu so với nợ phải trả ở mức trên 20% rất ít. 

2.2. thực trạng nợ tồn đọng và việc xử lý nợ tồn đọng trong 

dNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở việt nam 

2.2.1. Thực trạng nợ, nợ tồn đọng trong các DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng 

ở Việt Nam 

2.2.1.1. Về nợ phải thu 

Tại một số doanh nghiệp được kiểm toán có thực hiện phân loại nợ, tình hình 

nợ phải thu tồn đọng (không đầy đủ) tại 31/12/1999 cho thấy, đại đa số các DNNN 

thuộc lĩnh vực xây dựng đề có nợ phải thu tồn đọng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp 

nợ tồn đọng chiếm tới 27,3% tổng số nợ phải thu khách hàng. 

Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của những doanh nghiệp được 

chọn để nghiên cứu cho thấy, tình trạng nợ phải thu vẫn không được cải thiện. Do 

doanh thu tăng cao nên số tuyệt đối về nợ tồn đọng tại các doanh nghiệp ở mức cao 

làm cho tình hình tài chính của những doanh nghiệp đó trở nên khó khăn hơn. Nợ 

phải thu tồn đọng trong các doanh nghiệp  vẫn ở mức cao và còn có xu hướng gia 

tăng. 
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2.2.1.2. Về nợ phải trả 

Năm 1999, bình quân nợ thuế tồn đọng của một doanh nghiệp là 21.541 triệu 

đồng, chiếm 3,12% nợ phải trả. Đến năm 2007, bình quân một doanh nghiệp có số 

nợ thuế tồn đọng đã là 102.572 triệu đồng, chiếm 2,33% nợ phải trả. So với năm 

1999 thì năm 2007, số nợ thuế tồn đọng của các doanh nghiệp đã tăng gấp 4,76 lần 

với số tuyệt đối bình quân một doanh nghiệp tăng lên là 81.031 triệu đồng. 

Năm 1999, bình quân nợ phải trả công nhân viên tồn đọng của một doanh 

nghiệp là 18.034 triệu đồng, chiếm 2,61% nợ phải trả nhưng đến năm 2007, bình 

quân một doanh nghiệp có số nợ phải trả công nhân viên tồn đọng là 49.495 triệu 

đồng, chiếm 1,13% nợ phải trả. Năm 2007, số nợ phải trả công nhân viên tồn đọng 

của các doanh nghiệp so với năm 1999 đã tăng gấp 2,74 lần với số tuyệt đối bình 

quân một doanh nghiệp tăng lên là 31.461 triệu đồng. 

Bình quân một doanh nghiệp có nợ tín dụng chiếm 26,13% tổng số nợ phải 

trả tại thời điểm 31/12/1999 thì tại 31/12/2007, nợ tín dụng của một doanh nghiệp 

đã chiếm 44,97% tổng số nợ phải trả. 

2.2.2. Nguyên nhân nợ tồn đọng trong các DNNN thuộc lĩnh vực xây 

dựng ở Việt Nam 

2.2.2.1. Đối với nợ phải thu 

a) Nguyên nhân chủ quan từ bản thân doanh nghiệp 

Thứ nhất, do những quyết định sai lầm trong việc nhận thầu thi công. 

Thứ hai, năng lực tổ chức thi công, tổ chức quản lý yếu kém, công nghệ thi 

công lạc hậu. 

Thứ ba, doanh nghiệp chưa mạnh dạn sử dụng những yếu tố pháp lý trong 

việc thực hiện các cam kết giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác. 

Thứ tư, công tác quản trị nợ của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế 

b) Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, thiếu điều kiện ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư sử dụng 

nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.   

Thứ hai, cơ chế quản lý vốn đầu tư của nhà nước còn nhiều bất cập 

Thứ ba, năng lực của một số chủ đầu tư còn nhiều hạn chế 

Thứ tư, chế tài xử phạt đối với người quản lý điều hành doanh nghiệp chưa 

đầy đủ và việc thực thi chưa nghiêm. 



 
 
 

15 

2.2.2.2. Đối với nợ phải trả 

a) Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, khả năng tài chính và năng lực quản lý của hầu hết doanh nghiệp 

chưa tương xứng với quy mô ngày càng mở rộng của bản thân doanh nghiệp. 

Thứ hai, vốn bằng tiền của doanh nghiệp luôn trong tình trạng thiếu hụt. 

Thứ ba, do thiếu nỗ lực trả nợ cùng với ý thức chấp hành kỷ luật thanh toán 

yếu kém.  

b) Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, do Nhà nước không đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh 

doanh của bản thân DNNN. 

Thứ hai, do cơ chế quản lý tài chính đối với DNNN còn nhiều bất cập.  

Thứ ba, do chính sách quản lý của nhà nước về tín dụng còn bất cập. 

Thứ tư, do thiếu cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp. 

Thứ năm, do sự tác động của tình hình tài chính, kinh tế khu vực và thế giới. 

2.2.3. Đánh giá tình hình xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực 

xây dựng ở Việt Nam thời gian qua 

2.2.3.1. Đánh giá những chủ trương, chính sách vĩ mô của Nhà nước về xử 

lý nợ tồn đọng và các biện pháp xử lý nợ tồn đọng của bản thân doanh nghiệp 

a) Những định hướng và chủ trương của Nhà nước về xử lý nợ tồn đọng trong 

DNNN 

b) Về khung khổ pháp lý và các biện pháp đã thực hiện để xử lý nợ tồn đọng 

của Nhà nước  

c) Về các biện pháp xử lý nợ đã thực hiện của bản thân doanh nghiệp  

2.2.3.2. Những kết quả đạt được 

a) đối với nợ phải thu 

Về tỷ trọng, nợ phải thu tồn đọng năm 1999 chiếm 1,6% tổng số nợ phải thu. 

Năm 2007 nợ phải thu tồn đọng chiếm 2,1% tổng số nợ phải thu, và về giá trị tuyệt 

đối, số nợ phải thu tồn đọng năm 2007 tăng 325.920 triệu đồng so với năm 1999 

(tăng 567,6%). Tại 31/12/1999, nợ phải thu tồn đọng đã được xử lý chỉ là con số rất 

khiêm tốn 817 triệu đồng (chiếm 0,03% nợ phải thu tồn đọng chưa xử lý). Tại 

31/12/2007, nợ phải thu tồn đọng đã được xử lý đã tăng lên đáng kể 41.480 triệu 
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đồng (tăng 40.663 triệu đồng), tuy nhiên, so với nợ phải thu tồn đọng chưa xử lý chỉ 

chiếm 0,2%.  

b) đối với nợ phải trả 

Kết quả xử lý nợ phải trả tồn đọng đến năm 2007 không đáng kể. Với việc 

xoá nợ và hỗ trợ vốn đầu tư (ghi thu, ghi chi) thì số nợ được xử lý rất nhỏ (4.723 

triệu đồng, chiếm 0,1% nợ phải trả của đơn vị). Với việc giãn nợ của các ngân hàng 

thương mại thì kết quả thu được lại càng thấp vì nhiều trường hợp, hết thời gian giãn 

nợ, doanh nghiệp vẫn không có khả năng thanh toán.  

2.2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân dẫn đến xử lý nợ tồn đọng kém hiệu quả 

a) Những hạn chế 

Một là, số lượng nợ tồn đọng được xử lý rất thấp so với tổng số nợ tồn đọng 

phải xử lý. 

Hai là, cơ cấu các khoản nợ tồn đọng được xử lý không đồng đều. 

Ba là, thời gian xử lý nợ tồn đọng kéo dài. 

b) Những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả xử lý nợ tồn đọng kém hiệu quả 

* Đối với doanh nghiệp 

Một là, doanh nghiệp thiếu nỗ lực trong công tác xử lý nợ 

Hai là, doanh nghiệp thiếu nguồn tài chính cho công tác xử lý nợ 

Ba là, vướng mắc từ vấn đề hồ sơ pháp lý của từng khoản nợ 

* Đối với Nhà nước 

Một là, chưa xác định được mô hình xử lý nợ tồn đọng  

Hai là, không có cơ quan điều phối quốc gia về công tác xử lý nợ tồn đọng. 

Ba là, các phương thức tiên tiến trong xử lý nợ tồn đọng hầu như chưa được 

áp dụng. 

Bốn là, nguồn ngân sách Nhà nước giành cho xử lý nợ tồn đọng chưa tương 

xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Năm là, cơ chế chính sách và chế tài xử lý nợ chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh và 

chậm được bổ sung sửa đổi.  

Sáu là, ngân sách bố trí cho các dự án, công trình nhỏ giọt, không phù hợp với 

yêu cầu về tiến độ hoàn thành.  

Tóm lại, thực trạng nợ tồn đọng trong các DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở 
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Việt Nam như trên quả đáng lo ngại. Với việc phân tích, tìm ra nguyên nhân của nợ 

tồn đọng từ bản thân doanh nghiệp và những nguyên khách quan từ bên ngoài doanh 

nghiệp; với sự phân tích, đánh giá những giải pháp mà Chính phủ và doanh nghiệp 

đã nỗ lực xử lý nhưng hiệu quả còn rất khiêm tốn qua hai giai đoạn xử lý nợ và 

những năm gần đây; cùng với việc phân tích tìm ra những hạn chế và nguyên nhân 

dẫn đến kết quả xử lý nợ tồn đọng rất thấp sẽ là tiền đề cho việc đưa ra hệ thống giải 

pháp đồng bộ để xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt 

Nam tại chương 3 dưới đây.   

 

Chương 3 

Phương hướng, giải pháp xử lý nợ tồn đọng  
trong  các dNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở việt nam 

 
3.1. định hướng phát triển dNNN thuộc lĩnh vực xây dựng 

trong những năm tới 

3.1.1. Bối cảnh hiện tại và dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và 

quốc tế trong những năm tới 

3.1.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế hiện tại 

Trong điều kiện khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu thì Việt 

Nam không thể đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng của khủng hoảng, điều đó ít nhiều ảnh 

hưởng đến thị trường tài chính, tiền tệ và tình hình kinh tế - xã hội của nước ta.  

Từ cuối năm 2007, tiến độ thi công nhiều công trình chậm lại, một mặt do giá 

cả tăng cao, nên công trình thuộc loại không được điều chỉnh giá thì càng thi công, 

nhà thầu càng bị lỗ. Thậm chí có nhà thầu đề nghị hủy hợp đồng và chấp nhận chịu 

phạt vì càng thi công càng lỗ. Công trình chậm tiến độ, vốn không được giải ngân, 

hoặc giải ngân rất chậm chạp, gánh nặng lãi vay ngân hàng của các doanh nghiệp xây 

dựng càng thêm nặng. 

3.1.1.2. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế những năm tới 

Dự kiến từ năm 2006-2010, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng 42,5% so với 

GDP. Giai đoạn 2011-2015, mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 7-8%; tổng vốn đầu 

tư toàn xã hội tối thiểu khoảng 40,5-41,5% so với GDP, theo giá hiện hành dự kiến 

khoảng 6.410 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 320 tỷ USD. Trong đó, đầu tư từ  
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nguồn vốn ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 1.355 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,1% 

tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội. Cuối năm 2009, kinh tế nước ta đã có biểu hiện rõ 

nét của sự hồi phục; dự kiến trong những năm tới kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng 

đáng kể và đầu tư toàn xã hội vẫn tiếp tục giữ ở mức cao. 

Đến cuối năm 2009, hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đã vượt qua đáy 

suy giảm và ở các mức độ khác nhau, đã có sự hồi phục. Điều này sẽ tác động tích 

cực đến kinh tế nội địa. 

3.1.2. Định hướng phát triển DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng 

a) Định hướng sắp xếp, đổi mới DNNN nói chung 

Chính phủ rất quyết tâm thực hiện việc tái cấu trúc DNNN với tiến độ khẩn 

trương và đó là sự lựa chọn dứt khoát trong tiến trình chuyển đổi nền kinh tế. Tại Hội 

nghị sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2008 - 2010 tổ chức tại Hà Nội ngày 

23/4/2008, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đề xuất, giai đoạn 2007 - 

2010 cần sắp xếp 1.553 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá 950 doanh nghiệp.  

b) Định hướng sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng 

Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc lĩnh 

vực xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và một số 

Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, các công ty thành viên của các Tổng công ty xây 

dựng chủ yếu là loại hình công ty cổ phần trong đó nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.  

3.2. Những quan điểm cơ bản cần quán triệt trong việc xử lý 

nợ tồn đọng của các dNNN thuộc lĩnh vực xây dựng 

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong xử lý nợ, trong đó phải 

ưu tiên xử lý nợ phải thu tồn đọng. 

Thứ hai, gắn xử lý nợ với tái cấu trúc doanh nghiệp khách nợ 

Thứ ba, sử dụng nhiều công cụ và giải pháp xử lý nợ 

Thứ tư, bình đẳng trong việc xử lý nợ tồn đọng   

Thứ năm, phải có chế tài nghiêm trong xử lý nợ tồn đọng 

3.3. các giải pháp chủ yếu để xử lý nợ tồn đọng trong dNNN 

thuộc lĩnh vực xây dựng ở việt nam 

3.3.1. Nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp 
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3.3.1.1. Giải pháp đối với nợ tồn đọng đã phát sinh 

a) Đối với nợ phải thu  

Thứ nhất, phân loại nợ theo “tuổi” của nợ để xác định phương thức xử lý phù 

hợp. 

Thứ hai, áp dụng giải pháp xử lý nợ tương ứng với từng đối tượng khách nợ 

(khách nợ là Nhà nước; Nhà thầu chính; Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng bằng 

nguồn vốn ngoài NSNN…).  

Thứ ba, sử dụng linh hoạt các giải pháp xử lý nợ thích ứng với tính chất của 

từng khoản nợ tồn đọng. 

Thứ tư, thực hiện thị trường hóa việc xử lý nợ. 

b) Đối với nợ phải trả 

Thứ nhất, thường xuyên phân loại nợ để có phương án trả nợ phù hợp 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Thứ ba, nhanh chóng lập hồ sơ thanh toán đối với khối lượng xây lắp đã hoàn 

thành để sớm có vốn cho kinh doanh và có nguồn trả nợ  

Thứ tư, xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp 

3.3.1.2. Giải pháp nhằm ngăn ngừa và kiềm chế tái phát sinh nợ tồn đọng 

Biện pháp chung nhất góp phần ngăn ngừa tình trạng tái phát sinh nợ tồn đọng 

(cả nợ phải thu tồn đọng và nợ phải trả tồn đọng) là doanh nghiệp phải chấp hành 

nghiêm quy định về công khai tài chính. 

a) Đối với nợ phải thu 

Thứ nhất, ban hành quy chế quản lý nợ trong doanh nghiệp, trong đó, thành 

lập bộ phận quản lý nợ chuyên trách. 

Thứ hai, đảm bảo tiến độ thanh toán vốn với chủ đầu tư.  

Thứ ba, nắm vững pháp luật kinh tế để vận dụng vào quá trình đàm phán và 

ký kết hợp đồng với khách hàng.  

Thứ tư, có sự lựa chọn chủ đầu tư (khách hàng) khi nhận thầu thi công.  

b) Đối với nợ phải trả 

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa là giải pháp 
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nhằm tạo nguồn thu để hoàn trả nợ phải trả tồn đọng, đồng thời cũng là giải pháp cơ 

bản để ngăn ngừa tình trạng tái phát sinh nợ phải trả tồn đọng. Đây cũng là biện 

pháp tốt nhất có tính bền vững để duy trì sự lành mạnh về tài chính của doanh nghiệp.   

3.3.2. Nhóm giải pháp đối với Nhà nước 

3.3.2.1. Nhà nước với tư cách là chủ thể điều hành kinh tế - xã hội 

a) Lựa chọn mô hình xử lý nợ phù hợp với điều kiện của Việt Nam  

Như phân tích ở chương 1 và kinh nghiệm xử lý nợ tồn đọng của một số quốc 

gia trên thế giới, Việt Nam nên áp dụng mô hình hỗn hợp với phương thức chủ đạo là 

xử lý theo mô hình tập trung (khoảng từ 3 đến 5 năm). Khi nợ tồn đọng trong doanh 

nghiệp cơ bản được xử lý thì chuyển sang phương thức thị trường hóa công tác xử lý nợ. 

b) Thành lập cơ quan điều phối nhà nước về xử lý nợ tồn đọng 

Để đáp ứng với những yêu cầu cần thiết trong công tác xử lý nợ theo mô hình 

đã lựa chọn, Chính phủ nên thành lập một cơ quan chuyên trách với quy mô như một 

Vụ trực thuộc Bộ Tài chính hoặc bổ sung chức năng nhiệm vụ này cho một cơ quan 

hay một Vụ thích hợp thuộc Bộ Tài chính nhằm thực hiện chức năng là cơ quan điều 

phối chung về công tác xử lý nợ quốc gia. 

c) Ban hành cơ chế chính sách xử lý nợ cho tổ chức xử lý nợ chuyên biệt và 

từng bước hình thành thị trường mua bán nợ 

Nhà nước sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho tổ chức xử lý nợ chuyên biệt 

và sớm ban hành văn bản pháp luật quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ để tạo cơ 

sở pháp lý khi chuyển sang xử lý nợ theo cơ chế thị trường. 

d) Hoàn thiện mô hình của DATC và tiếp tục nâng cao năng lực xử lý nợ của tổ 

chức này 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong việc xử lý nợ, song để có 

thể hoàn thành được “sứ mệnh lịch sử” của tổ chức xử lý nợ quốc gia, DATC cần tái 

cấu trúc bản thân mình, trong đó chú trọng về cơ cấu tổ chức và cơ cấu nhân lực.   

e) Không ngừng hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc xử lý nợ tồn đọng 

Chính phủ phải không ngừng hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc xử lý nợ 

tồn đọng, như: Pháp luật vÓ phá sản doanh nghiệp; Pháp luật về đất đai; Pháp luật về 

chứng khoán; Pháp luật về chuyển quyền sở hữu; Pháp luật về quản lý doanh nghiệp...   

f) Không ngừng hoàn thiện các chế tài về xử lý vi phạm trong quản lý kinh tế 
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tài chính 

Trong đó chú ý chế tài xử lý đối với những người quản lý, điều hành doanh 

nghiệp để xảy ra tình trạng nợ tồn đọng trong doanh nghiệp. 

g) Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng 

Chính phủ cần xem xét, sửa đối bổ sung, hoàn thiện cơ chế thanh quyết toán 

vốn đầu tư theo hướng đồng bộ, thống nhất và giảm bớt thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân cho các nhà thầu; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế 

chính sách quản lý vốn đầu tư nhằm thanh toán dứt điểm nợ tồn đọng vốn đầu tư từ 

nguồn NSNN cho các nhà thầu; bình đẳng giữa “người mua” và “người bán” trong 

việc xây dựng cơ chế chính sách về thanh toán vốn đầu tư; tiếp tục xem xét, hoàn 

thiện phương thức bố trí vốn cho các dự án đầu tư sao cho vốn bố trí phải phù hợp với 

tiến độ và quy mô của dự án. 

h) Đẩy mạnh việc tái cấu trúc doanh nghiệp xây dựng 

Năm nội dung chủ yếu của tái cấu trúc doanh nghiệp, gồm: Một là, điều chỉnh 

lại cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp; hai là, điều chỉnh lại cơ cấu sở hữu vốn; ba là, 

tái cơ cấu tổ chức và bộ máy của doanh nghiệp; bốn là, cơ cấu lại nguồn lực doanh 

nghiệp; năm là, điều chỉnh lại cơ chế quản lý của doanh nghiệp. 

i) Hoàn thiện chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp theo hướng tăng 

cường công khai tài chính và đổi mới hệ thống các chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng 

Thứ nhất, hoàn thiện chế độ công khai tài chính đối với doanh nghiệp 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá về nợ phải thu và nợ phải trả 

Thứ ba, thống nhất về tên gọi và nội dung của các chỉ tiêu phản ánh tình trạng 

nợ trong doanh nghiệp 

k) Hoàn thiện chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp và chế tài xử phạt 

đối với doanh nghiệp không chấp hành chế độ báo cáo 

l) Nhà nước cần có chế tài đủ mạnh để thu hồi nợ từ doanh nghiệp về NSNN 

và các quỹ xã hội 

m) Nâng cao năng lực của tòa án và hiệu lực thi hành án 

n) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp đồng bộ và hoàn chỉnh  
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3.3.2.2. Các giải pháp đối với Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

a) Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Vấn đề chủ yếu đó là Chính phủ sớm lựa chọn mô hình để thực hiện chức năng 

chủ sở hữu vốn nhà nước tại DNNN và tại doanh nghiệp mà nhà nước đầu tư vốn 

b) Tăng cường thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp 

3.4. Các giải pháp có tính chất điều kiện để thực hiện xử lý nợ 

tồn đọng của các doanh nghiệp 

3.4.1. Giải pháp điều kiện thuộc về doanh nghiệp 

3.4.1.1. Nâng cao chất lượng công tác quản trị nợ trong doanh nghiệp 

a) Đối với nợ phải thu 

Những giải pháp mang tính điều kiện chủ yếu đối với nợ phải thu, gồm: Thứ 

nhất, ban hành Quy chế quản lý nợ; thứ hai, tăng cường vai trò của công cụ kế toán; 

thứ ba, đề xuất biện pháp thu hồi phù hợp với từng khoản nợ và khách nợ; thứ tư, thực 

hiện trích lập dự phòng 

b) Đối với nợ phải trả 

Cũng như nợ phải thu, để quản trị được nợ phải trả, doanh nghiệp phải ban 

hành Quy chế quản lý nợ trong đó có quản lý nợ phải trả; duy trì hệ số nợ hợp lý cũng 

có nghĩa là xác định cơ cấu vốn hợp lý; phát huy vai trò của công cụ kế toán cũng là 

vấn đề doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm nhằm kiểm soát chặt chẽ, chi tiết 

tình hình nợ phải trả đối với từng khoản nợ. 

3.4.1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý của doanh nghiệp 

Thường xuyên quan tâm đến chính sách đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, đãi 

ngộ đối với người lao dộng nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, 

đáp ngày càng tốt hơn yêu cầu của bản thân doanh nghiệp. 

3.4.1.3. Đảm bảo đủ công cụ và phương tiện cần thiết để doanh nghiệp có 

thể thực hiện được công tác quản trị nợ 

Quản trị doanh nghiệp nói chung, quản trị nợ nói riêng, ngoài yếu tố then chốt 

mang tính quyết định (điều kiện cần) đó là con người, còn phải có yếu tố rất quan 
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trọng (điều kiện đủ) là công cụ và phương tiện mới có thể thực hiện được. 

bộ cho việc xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam. 

3.4.2. Giải pháp điều kiện thuộc về cơ chế chính sách của Nhà nước 

3.4.2.1. Có chế tài đủ mạnh để kiểm soát và xử lý những người quản lý, điều 

hành doanh nghiệp để xảy ra tình trạng nợ tồn đọng trong doanh nghiệp. 

3.4.2.2. Sớm ban hành cơ chế chính sách theo hướng xóa bỏ cơ chế chủ quản 

Nhà nước cần có lộ trình và ban hành cơ chế chính sách nhằm sớm xóa bỏ cơ 

chế Bộ chủ quản, tạo sân chơi bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp phát huy nội lực, sáng tạo và quyền chủ động trong sản xuất 

kinh doanh.   

Tóm lại, với những quan điểm và định hướng đề ra, Chương 3 đã xây dựng hệ 

thống giải pháp xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam, 

gồm: Giải pháp đối với doanh nghiệp trong việc xử lý nợ tồn đọng đã phát sinh và 

những biện pháp ngăn ngừa và kiềm chế tình trạng tái phát sinh nợ tồn đọng; giải 

pháp đối với nhà nước từ hai góc độ: Nhà nước với tư cách là chủ thể điều hành kinh 

tế - xã hội và Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Luận án còn đưa ra những giải pháp mang tính điều kiện cần, tạo ra hệ thống giải 

pháp đồng bộ cho việc xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở 

Việt Nam. 

 

Kết luận 

Với đề tài “Nợ tồn đọng trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực xây 

dựng ở Việt Nam”, với mục đích và phương pháp nghiên cứu đã đề ra, luận án đã đạt 

được một số kết quả chủ yếu sau:  

Một là, Luận án đã luận giải và làm rõ khái niệm về nợ và nợ tồn đọng trong 

doanh nghiệp theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp, đồng thời khẳng định sự tồn tại của 

nợ là một tất yếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; phân loại nợ và nợ tồn 

đọng theo các tiêu chí khác nhau; làm rõ những nhân tố chủ quan và khách quan ảnh 

hưởng đến nợ tồn đọng và những ảnh hưởng của nợ tồn đọng (chủ yếu là những ảnh 

hưởng tiêu cực) đến bản thân doanh nghiệp và nền kinh tế. Luận án còn hệ thống hóa, 

luận giải rõ hơn các mô hình, công cụ xử lý nợ tồn đọng và nêu ra các phương thức cơ 

bản xử lý đối với loại nợ này. 
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Hai là, nghiên cứu kinh nghiệm về xử lý nợ tồn đọng của một số quốc gia trên 

thế giới, từ đó rút ra 6 bài học thiết thực, hữu ích cho Việt Nam trong việc đề xuất 

những giải pháp xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng. 

Ba là, khái quát quy mô và sự phát triển của các DNNN thuộc lĩnh vực xây 

dựng ở Việt Nam ở các góc độ: Quy mô vốn, tài sản, doanh thu, lao động v.v... và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét tổng quan về 

DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng cả về hiện tại và xu thế phát triển; nghiên cứu thực 

trạng nợ và nợ tồn đọng của DNNN thuộc lĩnh vực xây dựng ở thời điểm cuối năm 

1999 (năm kết thúc hai giai đoạn xử lý nợ của Chính phủ) và năm gần đây (cuối năm 

2007) và việc xử lý nợ tồn đọng. Luận án phân tích cụ thể và toàn diện nguyên nhân 

chủ quan từ bản thân doanh nghiệp và những nguyên khách quan hình thành nợ tồn 

đọng. Hơn nữa, Luận án đánh giá thực trạng xử lý nợ tồn đọng trên nhiều khía cạnh, 

nhất là những kết quả đã đạt được và những hạn chế của công tác xử lý nợ. Từ đó 

phân tích nguyên nhân dẫn đến những kết quả xử lý nợ tồn đọng trong DNNN thuộc 

lĩnh vực xây dựng còn rất hạn chế. 

Bốn là, Luận án khẳng định tính tất yếu phải đổi mới DNNN thuộc lĩnh vực 

xây dựng theo hướng phát triển bền vững trong điều kiện nền kinh tế nước ta ngày 

càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới mà xử lý nợ tồn đọng là một nội dung 

quan trọng để thực hiện mục tiêu này. Luận án đề xuất những quan điểm cơ bản cần 

quán triệt trong việc xử lý nợ tồn đọng và hệ thống giải pháp xử lý nợ tồn đọng, gồm 

2 nhóm giải pháp lớn: Nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp, trong đó gồm những 

giải pháp xử lý nợ tồn đọng đã phát sinh và những giải pháp nhằm ngăn ngừa và kiềm 

chế tái phát sinh nợ tồn đọng; nhóm giải pháp đối với Nhà nước, trong đó gồm những 

giải pháp mà Nhà nước với tư cách là chủ thể điều hành kinh tế - xã hội và Nhà nước 

với tư cách là chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Luận án còn đưa ra các giải 

pháp có tính chất điều kiện để thực hiện xử lý nợ tồn đọng của các doanh nghiệp./. 

 


